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                                    LỜI NÓI ðẦU 

 
 Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thương trường là ñiều 

tất yếu. ðể ñưa ra các quyết ñịnh ñúng ñắn trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

người làm công tác quản trị doanh nghiệp cần nắm ñược các thông tin về thị trường, khả năng  sản xuất 

và cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Trong vai trò cung cấp những thông tin này, thông kê doanh 

nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. 

 ðể phục vụ cho yêu cầu ñào tạo quản trị các doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình ñổi mới 

cơ chế quản lý, hoà nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, bộ môn Kinh tế lượng, khoa Kinh tế 

& Phát triển Nông thôn, trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội biên soạn giáo trình “Thống kê doanh 

nghiệp nông nghiệp”. 

Giáo trình “ Thống kê doanh nghiệp nông nghiêp” ñược biên soạn lần ñầu ñể giảng dạy cho sinh viên 

chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp và các chuyên ngành kinh tế - xã 

hội khác. 

 Giáo trình này còn ñược sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học viên sau ñại học chuyên 

ngành kinh tế và quản trị kinh doanh nông nghiệp, các nhà nghiên cứu và các cán bộ quản lý kinh tế ở 

từng ñơn vị cơ sở,  ngành nông nghiệp  và ở trung ương cũng như ở ñịa phương. 

Giáo trình này gồm 7 chương do PGS.TS. Ngô Thị Thuận là chủ biên.  Tập thể giảng viên tham gia 

biên soạn gồm có: 

PGS.TS. Ngô Thị Thuận: viết chương 1, 4, 7 và cùng viết chương 5, 6. 

TS. Nguyên Hữu Ngoan:  viết chương 3 và cùng viết chương 6. 

ThS. Nguyễn Mộng Kiều: viết chương 2 và cùng viết chương 5 

 Vì ñây là giáo trình ñược biên soạn lần ñầu nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Tập thể 

tác giả và bộ môn Kinh tế lượng mong muốn và chân thành cảm ơn sự góp ý và bổ sung của ñộc giả. 

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG 
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Chương I 

Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệpNhững vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệpNhững vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệpNhững vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp    
 

Nội dung: I. Hệ thống thông tin phục vụ quản lí doanh nghiệp 

        II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

        III. Tổ chức hệ thống thông tin thống kê 

         
1. Hệ thống thông tin phục vụ quản lí doanh nghiệp 
1. 1. Vai trò của thông tin thống kê trong quản lí doanh nghiệp  
1.1.1. Khái niệm thông tin (Information) 
  Thông tin là một phạm trù được dùng để mô tả các tin tức của một hiện tượng, một sự 
vật, một sự kiện, một quá trình… ®0 xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động kinh tế- 
x0 hội của con người. 
Chẳng hạn, hàng ngày chúng ta nghe bản tin về khí hậu thời tiết, về các tin kinh tế, chính trị 
trong và ngoài nước.  Những tin tức đó là các thông tin mới mẻ được các cơ quan truyền tin 
cung cấp cho con người rất kịp thời và bổ ích. 
Những tin tức khác chúng ta còn biết được thường qua các tài liệu có sẵn. Chẳng hạn, theo số 
liệu của Bộ kế hoạch & đầu tư, số lượng các doanh nghiệp mới thành lập của Việt nam đến 
năm 2002 như sau: 

Bảng 1.1: Số lượng các doanh nghiệp mới đăng ký qua 3 năm của Việt nam 
ĐVT: doanh nghiệp 

Diễn giải 2000 2001 2002 Cộng 
Doanh nghiệp tư nhân 6412 7087 4871 18370 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 7304 11038 9162 27504 
Công ty cổ phần 726 1534 1565 325 
Cộng 14442 19659 15598 49699 
Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tư - 2003 
(Số liệu chỉ tính những doanh nghiệp đăng ký theo luật doanh nghiệp) 
 Theo số liệu của Bộ kế hoạch & đầu tư, từ tháng 1/2000 đến tháng 10/2002 gần 50 000 
doanh nghiệp mới được đăng ký (bảng 1.1), trong đó chủ yếu là các công ty trách nhiệm hữu 
hạn. 
Trong thực tế, con người thu nhận nhiều loại thông tin, ở các lĩnh vực khác nhau và trên các 
phương tiện khác nhau. 
 Các thông tin mà do công tác thống kê thu thập được thì gọi là thông tin thống kê. 
Thí dụ: diện tích, năng suất sản lượng lúa, ngô,…của các vùng sinh thái do thông kê thu thập 
là thông tin thống kê. 
 Tập hợp nhiều thông tin cùng phản ánh ở 1 hiện tượng, 1 lĩnh vực.. gọi là hệ thống 
thông tin. 
Thí dụ: Hệ thống thông tin về kinh tế; hệ thống thông tin về thị trường; hệ thống thông tin về y 
tế... 
 
1.1.2. Vai trò của thông tin thống kê đối với doanh nghiệp  

Nhìn chung, thông tin giúp cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về đối tượng, 
hiện tượng, sự kiện, sự vật... mà con người đb quan sát. Từ đó con người thực hiện hợp lí hơn 
các công việc cần làm để đạt tới mục đích như mong muốn. 
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 Đối với quản lí kinh tế, hoạt động kinh doanh, quản lí hành chính, thông tin giúp cho 
các nhà quản trị, các nhà lbnh đạo ra các quyết định đúng đắn về chính sách, về đầu tư, về giải 
pháp... 

Trong nền kinh tế thị trường, thông tin được coi như là một nguồn lực tham gia vào sản 
xuất kinh doanh. Ai nắm được thông tin thì người đó làm chủ. Vì vậy, sự ra đời, phát triển hay 
phá sản của một doanh nghiệp đều cần  những thông tin thống kê cần thiết. 
Chẳng hạn:  Doanh nghiệp A có ý định sản xuất hoa và cây cảnh, thì trước hết họ cần phải 
nắm vững thông tin sau: 
 - Nhu cầu của thị trường (trong nội bộ địa phương, ngoaì địa phương và xuất khẩu) đối với 
hoa và cây cảnh như thế nào? số lượng và chất lượng ra sao? Thị hiếu và các phong tục tập 
quán có liên quan tới sử dụng hoa và cây cảnh của bản địa… 
- Các quy trình công nghệ sản xuất hoa và cây cảnh đb và đang áp dụng như thế nào? Chi phí 
sản xuất và giá thành sản phẩm của mỗi quy trình? ưu và nhược điểm của mỗi quy trình….? 
- Thực trạng về các yếu tố đầu vào: vồn, lao động, đất đai mà doanh nghiệp đb có, sẽ có ra 
sao? 
- Cơ sở vật chất khác: nhà xưởng, văn phòng, các thiết bị máy móc khác như ô tô, máy bơm... 
như thế nào 
- Giá bán hoa, cây cảnh ở các thị trường ra sao ? có lbi so với toàn bộ chi phí bỏ ra không? 
- Xu hướng phát triển sản xuất hoa, cây cảnh trong tương lai như thế nào?... 

Đây là những câu hỏi đặt ra cho doanh nghiệp phải trả lời được trước khi xây dựng các 
luận chứng kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập doanh nghiệp hay 
không? 
Tương tự như vậy, muốn biết doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nhà quản lí doanh nghiệp 
cũng phải biết các thông tin thống kê cần thiết như: 

1. Sản lượng hoa, cây cảnh sản xuất ra, bán được trong thời kì nào? Chu kỳ tiêu thụ sản 
phẩm trong năm? 

2. Chất lượng hoa, cây cảnh? 
3. So với kế hoạch mức độ đạt được về sản lượng và chất lượng? 
4. Chi phí sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm, cơ cấu các khoản chi phí, giá bán sản phẩm, 

chênh lệch giữa giá bán và giá thành sản phẩm đó? Lợi nhuận mà doah nghiệp thu được? 
Những thông tin này giúp cho các nhà quản lí nắm chắc thực trạng sản xuất, kinh 

doanh để ra quyết định tiếp như: 
� Quy mô, sản lượng như thế nào cho hợp lí: (điều chỉnh quy mô) 
� Thị trường tiêu thụ ở đâu  có hiệu quả? giá bán ở đâu cao? 
� Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình trên các thị trường thế nào? v.v... 
Tóm lại: Một doanh nghiệp khi đb thành lập dù lớn hay nhỏ, hoạt động trên bất kì lĩnh 

vực nào đều đòi hỏi phải có lbi thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Vậy yếu tố cơ bản để 
doanh nghiệp có lbi là doanh nghiệp phải đáp ứng cung sản phẩm đó phù hợp với cầu sản 
phẩm đó trên thị trường cả thời gian (các tháng trong năm), không gian (các thị trường) và giá 
cả. Nếu cung vượt cầu hoặc nhỏ hơn cầu đều đưa doanh nghiệp đến chỗ đạt kết quả kinh 
doanh thấp hơn mức tiềm năng? Để chỉ ra được điều đó các nhà quản trị doanh nghiệp đều cần 
các thông tin thông kê. 

ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển như Nhật, Mỹ, Pháp, Đức.. ngoài thị 
trường hàng hoá tiêu dùng, hàng hoá tư liệu sản xuất thì thị trường chứng khoán rất phát triển 
(thị trường chứng khoán là 1 bộ phận của thị trường tài chính). 

Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất, kinh doanh sản phẩm mà còn kinh doanh cổ 
phiếu, trái phiếu... nên doanh nghiệp rất cần vay vốn ngân hàng. Ngân hàng tiếp tục cho doanh 
nghiệp vay hay không là tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả 
năng thanh toán nợ cũ. 



Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp 

_______________________________________________________________ 
 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp Nông nghiệp  ………………… 3 

 

Trên thị trường chứng khoán: giá cổ phiếu tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng ngày 
của doanh nghiệp ... ở thị trường này, việc mua bán hoàn toàn do hệ thống dịch vụ thông tin 
hỗ trợ (có 1 số người chuyên trách theo dõi các công ty và bán thông tin cho các nhà đầu tư để 
kiếm lời). Những thông tin tài chính cần thiết được cung cấp kịp thời và chính xác hoàn toàn 
đảm bảo theo luật thông tin và những quy định về những chế độ thống kê và kế toán. 
 Như vậy, ở các tình huống khác nhau của doanh nghiệp, đều đòi hỏi tính tất yếu là phải có 
thông tin và tăng cường công tác thống kê doanh nghiệp là rất cần thiết. 
 
1.1.3. Chất lượng thông tin 

Thông tin có thể được phát sinh, được lưu trữ, được truyền đi, được tìm kiếm, sao chép, 
xử lí và nhân bản. Thông tin cũng có thể biến dạng, sai lệch hoặc bị phá huỷ.  Nguyên nhân 
quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng thông tin là nhiễu thông tin (tức là thông tin từ nguồn 
phát ra đến nơi nhận bị sai lệch, méo mó). 

Thí dụ: vào ngày 28 tháng 6 năm 2002, Hiệp Hội chủ trại nuôi cá da trơn  Mỹ tung ra 
thông tin là các sản phẩm cá tra và Basa philê đông lạnh được bán thấp hơn giá trị hợp lý tại 
thị trường Mỹ  là thông tin không đúng. 

Các nguyên nhân dẫn đến nhiễu thông tin: 
- Nhiễu vật lí: là do sự cố kỹ thuật gây ra hoặc do ảnh hưởng của môi trường.  Khắc 

phục nhiều này bằng cách làm đúng kỹ thuật và  kiểm tra thường xuyên . 
- Nhiễu ngữ nghĩa: do ngôn ngữ mà các từ đồng âm dị nghĩa; đồng âm khác nghĩa; 

đồng nghĩa khác âm, các khái niệm chưa thống nhất, văn phạm không rõ hoặc ngôn ngữ bất 
đồng. 

- Nhiễu thực dụng: là nhiễu do xuất phát từ lợi ích cá nhân nào đó trong quan hệ xb 
hội. Nguyên nhân này xảy ra thường xuyên, nhất là trong kinh tế thị trường, do cạnh tranh 
không lành mạnh. 

Thông tin phục vụ cho quản lý doanh nghiệp  là thông tin có ích. Thông tin có ích là 
những thông tin đảm bảo 3 yêu cầu: đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

- Đầy đủ: là đúng và đủ nội dung, các đơn vị, các hiện tượng thuộc phạm vi nghiên 
cứu. Yêu cầu này có thể do 3 nguyên nhân nhiễu ở trên ảnh hưởng. 

- Chính xác: là phản ánh đúng tình hình, đúng thực tế hiện tượng điều mà con người 
cần biết, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ chính xác của thông tin. Đây là yêu 
cầu cơ bản nhất. 

- Kịp thời: tức là cung cấp thông tin đúng lúc mà con người cần sử dụng. 
 

1.1.4. Giá trị đặc trưng của thông tin 
Thông tin có ích có các giá trị đặc trưng sau đây: 
- Là 1 nguồn lực của sản xuất kinh doanh: sản xuất và kinh doanh dựa vào nhiều nguồn lực: 
đất đai, lao động, vốn... song không thể thiếu thông tin. Một quyết định đúng, kịp thời có giá 
trị hàng tỷ đồng. Ngược lại nếu ra quyết định sai phải trả giá ghê gớm. 
- Là 1 nguồn lực vô giá. Có những thông tin chúng ta không thể mua được, không đủ tiền để 
mua và ngược lại. 
- Có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu và sử dụng nhiều lần. 
Với các giá trị này, khi sử dụng thông tin cần xử lí thông tin và xây dựng ngân hàng cơ sở dữ 
liệu cho nề nếp. 
 
1.2. Các loại thông tin 
Tùy theo mục đích sử dụng thông tin khác nhau mà người ta có thể phân loại thông tin theo 
các nhóm thông tin khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu. 
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- Căn cứ  sự biểu hiện của thông tin người ta chia thành hai lọai là thông tin bằng số 
(số lượng) và thông tin thuộc tính (tính chất). 

- Căn cứ tính chất liên tục của thông tin người ta chia thành thông tin liên tục (không 
xác định) và thông tin rời rạc. 

- Căn cứ vào lĩnh vực thu thập người ta chia thành thông tin kinh tế, thông tin văn hoá, 
đời sống, xb hội... 

- Căn cứ vào chuyên mục thông tin có thông tin giá cả, thông tin thị trường, kinh tế thế 
giới, doanh nghiệp, chính sách, xuất nhập... 

- Căn cứ vào tính chất phục vụ quản lí doanh nghiệp người ta chia thông tin thành các 
loại sau: 

. Thông tin quyết định: (thông tin chỉ huy): đây là thông tin do các nhà lbnh đạo, nhà 
quản lí ra quyết định trên cơ sở thông tin đb xử lí. 

. Thông tin thu thập: (thông tin ban đầu): là những thông tin do các Phòng, Ban nghiệp 
vụ (Thống kê - Kế hoạch - Kế toán - Kỹ thuật ...) ghi chép lại. Là kết quả của 3 loại hạch toán: 
hạch toán thống kê, hạch toán kế toán và hạch toán nghiệp vụ. Đây là thông tin nội bộ, rất 
quan trọng. Nó phục vụ trực tiếp quản lí doanh nghiệp. 

. Thông tin đb xử lí: là những thông tin đb được tổng hợp qua các phương tiện, kỹ thuật 
(máy tính), nhằm làm phong phú, cô đọng, chọn lọc để cung cấp cho lbnh đạo trước khi ra 
quyết định. (Do trung tâm thông tin của doanh nghiệp đảm nhận). 

Như vậy, hệ thống thông tin có vai trò rất quan trọng trong quản lí doanh nghiệp. Nó 
có nhiệm vụ phải thu thập thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp, xử lí các thông tin đó bằng các 
phương tiện và nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp thông tin cho lbnh đạo và nhu cầu của các tổ 
chức bên ngoài doanh nghiệp. 

ở các nước phát triển các doanh nghiệp lớn (cỡ công ty) thường tổ chức hệ thống 
thông tin thành 1 trung tâm thông tin của công ty. Họ trang bị 2% doanh thu để mua máy 
móc, thiết bị cho trung tâm và 7-30% doanh thu cho lương và các chi phí khác liên quan tới 
hoạt động của trung tâm thông tin. 

Đến đây, chúng ta có thể thấy khá rõ ràng rằng, thống kê doanh nghiệp nhất thiết phải 
là 1 bộ phận của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. 
 
1.3. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin với các bộ phận khác trong doanh nghiệp 
Hệ thống tổ chức giữa hệ thống tin với các bộ phận khác trong và ngoài doanh nghiệp được 
mô tả qua sơ đồ sau:  
Qua sơ đồ 1.1 chúng ta thấy: 
 
1. Hệ thống tổ chức 1 doanh nghiệp gồm 3 bộ phận chính: 
- Các nhà lbnh đạo (nhà quản trị, nhà kinh doanh): Giám đốc, Phó giám đốc 
- Các đơn vị sản xuất - kinh doanh : tổ, đội, phân xưởng, nhà máy... 
- Phòng, Ban nghiệp vụ (hệ thống thông tin) 
2. Hệ thống thông tin có vai trò trung tâm trong quản lí doanh nghiệp  
Cụ thể: - Thu thập các thông tin ở bên ngoài: gồm thông tin định hướng từ cấp trên: (Chính 
phủ, Bộ, Cục, Huyện...) và từ môi trường bên ngoài (Thị trường) 

- Xử lí các thông tin trình lbnh đạo và truyền chỉ thị hay quyết định cho các đơn vị sản 
xuất - kinh doanh. 

- Cung cấp thông tin ra ngoài: báo cáo cấp trên hoặc thông báo ra thị trường hoặc làm 
dịch vụ... 
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                        Thông tin đb xử lý                              Thông tin chỉ huy 

 

 

            Thông tin vào                                                   Thông tin cung cấp 

                                                                                      ra bên ngoài 

 

 

                       Thông tin ban đầu 

    

Thông tin về các yếu tố                                                      Thông tin về các yếu tố 

        đầu vào                                                                          đầu ra 

 
Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin với 

các bộ phân trong doanh nghiệp 

 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 
2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Thống kê doanh nghiệp là một bộ phận của thống kê kinh tế - xb hội,. nên đối tượng 
nghiên cứu của nó hoàn toàn thống nhất với đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh tế (thống 
kê chung). Do phạm vi sử dụng chủ yếu cho doanh nghiệp nên đối tượng nghiên cứu của 
thống kê doanh nghiệp chỉ giới hạn trong phạm vi doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

- Thống kê doanh nghiệp nghiên cứu mặt lượng của các hiện tượng kinh tế- xb hội xảy 
ra tại doanh nghiệp trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất ở số lớn các hiện tượng với điều 
kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

- Vì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan tới các doanh 
nghiệp, các ban ngành khác, nên thống kê doanh nghiệp cũng chú ý tới ảnh hưởng của các yếu 
tố kinh tế - xb hội - kỹ thuật, tự nhiên ngoài doanh nghiệp tới hoạt động của doanh nghiệp. 
 
2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Ngoài cơ sở phương pháp luận của thống kê nói chung, cơ sở phương pháp luận của 
thống kê doanh nghiệp dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bởi vì: 

* Thống kê doanh nghiệp cũng nghiên cứu mặt lượng của các hiện tượng trong mối 
quan hệ chặt chẽ với mặt chất mà mối liên hệ giữa lượng và chất, giữa hình thức với nội dung, 
giữa nguyên nhân với kết quả là đối tượng nghiên cứu của triết học � dựa trên tính tất yếu của 
mối liên hệ này với các phương pháp nghiên cứu của triết học duy vật biện chứng, thống kê 
doanh nghiệp xây dựng phương pháp tính toán các chỉ tiêu cho phù hợp. 

* Từ phạm trù nhân, quả mà triết học nêu ra, thống kê doanh nghiệp theo dõi các 
nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh và ngược lại, xem xét ảnh hưởng của 
kết quả sản xuất kinh doanh tới việc sử dụng các yếu tố đầu vào? ảnh hưởng qua lại giữa kết 

Nhà lbnh đạo 
(Chủ thể quản lý) 

Trung tâm 
thông tin 

Đơn vị cơ sở 
(đối tượng quản lý) 
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quả kinh tế với kết quả xb hội? kết quả của cái chung (toàn doanh nghiệp) của cái riêng (từng 
sản phẩm, từng bộ phận tổ, nhóm)... 

* Từ quy luật mọi sự vật và hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển mà triết học đb 
nêu � Thống kê doanh nghiệp cũng tìm ra quy luật vận động đặc thù của doanh nghiệp mình, 
tìm các nhân tố ảnh hưởng tới quy luật vận động đó... 

Thí dụ: Doanh nghiệp sản xuất hoa và cây cảnh: các Nhà doanh nghiệp thường chú ý: 
Chu kỳ tiêu dùng sản phẩm (tuần, rằm, ngày lễ, tết...), chủng loại hoa (hoa hồng, hoa đào, hoa 
...), giá cả biến động, các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu, giá của các chủng loại hoa, các 
chính sách chủ trương của đảng và Chính Phủ... 

Tóm lại: Cơ sở phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp là triết học (duy vật biện 
chứng, duy vật lich sử),. Nó là cơ sở khoa học để thống kê doanh nghiệp xây dựng phương 
pháp thu thập thông tin thống kê, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê. 

Dựa trên cơ sở phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp mà các phương pháp 
chuyên môn của thông kê học đều được vận dụng trong thống kê doanh nghiệp. 
 
3. Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp  
3.1. Tổ chức thu thập thông tin ban đầu: (ghi chép ban đầu) 

* Khái niệm: Ghi chép ban đầu là ghi chép một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầu tiên từ  
các đơn vị sản xuất - kinh doanh (đội, cơ sở, nhà máy....) 

Thí dụ: 1. Phiếu thu , chi của  kế toán viên 
    2. Phiếu, hoá đơn bán hàng, nhập kho... 
    3. Phiếu lĩnh lương, thưởng  . . . 
  4. Bảng chấm công 

Tài liệu của ghi chép ban đầu là tình hình diễn biến về sản xuất - kinh doanh của đơn 
vị mình. 

Hạch toán ban đầu cũng bao gồm: hạch toán thống kê, hạch toán kế toán, hạch toán 
nghiệp vụ trong đó hạch toán thống kê là chủ đạo. 

- Hạch toán kế toán: Là việc ghi chép chứng từ, sổ sách nhằm theo dõi các chi phí sản 
xuất để tính giá thành và tình hình sử dụng vốn trong phạm vi doanh nghiệp. Theo dõi chủ yếu 
các chỉ tiêu biểu hiện bằng giá trị. 

- Hạch toán thống kê: là việc ghi chép các hiện tượng, sự việc phát sinh trong điều kiện 
thời gian và địa điểm cụ thể nhằm nói lên bản chất và tính quy luật của hiện tượng. Nó không 
chỉ chú ý tới các hiện tượng thuộc lĩnh vực sản xuất- kinh doanh mà còn nghiên cứu các hiện 
tượng thuộc lĩnh vực khác như đời sống - xb hội và các chính sách tầm vĩ mô. Hệ thống chỉ 
tiêu biểu hiện bằng cả hiện vật và giá trị. 

- Hạch toán nghiệp vụ: là việc ghi chép những hiện tượng phát sinh ở lĩnh vực sản xuất 
- kinh doanh như: quản lí nhân sự (Phòng Tổ chức: về ốm đau, thôi việc, nghỉ phép, nâng 
lương...), quản lí máy móc thiết bị (Phòng Hành chính, vật tư: duy trì, bảo dưỡng, khấu hao...), 
quản lí công nghệ, chất lượng sản phẩm... 

Hạch toán nghiệp vụ không có sự kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ của ngành dọc. Nên ở 
doanh nghiệp chủ yếu có 2 bộ phận nghiệp vụ là kế toán và thống kê. 

- Hạch toán kế toán và hạch toán thống kê khác nhau ở đối tượng và hệ thống chỉ tiêu 
xác định (đb nói ở trên). Song 2 bộ phận hạch toán này có mối liên hệ với nhau rất khăng khít. 
Trong doanh nghiệp, các thông tin của hạch toán kế toán là nguồn số liệu rất quan trọng của 
hạch toán thống kê. Ngược lại một số phương pháp của thống kê lại được sử dụng trong phân 
tích kế toán. Vì vậy 2 loại hạch toán này thống nhất với nhau trong mục đích và Nhà nước 
Cộng hoà xb hội chủ nghĩa Việt Nam đb ban hành Pháp lệnh kế toán và thống kê. 

* Những điểm chú ý về Pháp lệnh kế toán thống kê  
1.Tất cả các xí nghiệp quốc doanh, công ty hợp doanh, các đơn vị tập thể và tư nhân 

hoạt động sản xuất - kinh doanh, các cơ quan và tổ chức sử dụng kinh phí của Nhà nước của 
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đoàn thể phải chấp hành chế độ kế toán thống kê quy định trong Pháp lệnh này. Riêng đối với 
các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chế độ kế toán, được Bộ Tài chính và Tổng 
cục thống kê nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, chịu sự kiểm tra của cơ quan tài 
chính và thống kê Việt Nam. 

2. Công tác kế toán, thống kê phải thống nhất về 
- Hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu (chứng từ gốc) 
- Hệ thống tài khoản và sổ sách 
- Hệ thống biểu mẫu báo cáo 
- Hệ thống và phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế  
- Phân ngành kinh tế quốc dân, loại hình kinh tế, các bản danh mục phân loại,   
   mb hoá và mục lục ngân sách Nhà nước. 
- Các đơn vị đo lường 
- Niên độ kế toán - thống kê  
3. Chứng từ gốc chỉ lập 1 lần, ghi chép đầy đủ, chính xác, lập theo mọi hoạt động kinh 

tế - tài chính đb phát sinh. 
- Chứng từ gốc có đầy đủ chữ kí và dấu của những người có trách nhiệm tuỳ theo tính 

chất loại chứng từ 
- Phương pháp ghi chép theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê 

quy định. 
- Người làm công tác thống kê - kế toán có quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ. 
4. Các điều khoản khác: (Xem Pháp lệnh kế toán và thống kê). 

Trong tổ chức ghi chép ban đầu, để thu thập, lưu trữ tài liệu của 3 loại hạch toán trên, thống kê 
có vai trò chủ trì, tổ chức thu thập các dữ liệu hoặc thông tin ban đầu, xử lí thông tin để phục 
vụ cho lbnh đạo, các Phòng, Ban... trong và ngoài doanh nghiệp. 
 
3.2. Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ quản lí doanh nghiệp  

* Tổ chức mạng lưới thu thập thông tin ban đầu: gồm thông tin nội bộ doanh nghiệp, 
thông tin ở ngoài (cấp trên, thị trường). Trong việc tổ chức mạng lưới ngoài việc lựa chọn cán 
bộ thì các nôi dung sau cũng cần chú trọng. Đó là cách thu thập, phương pháp thu thập và chế 
độ báo cáo (nếu có). 

* Tổ chức tổng hợp và xử lí số liệu: hiện nay khâu này thực hiện tốt nhất bằng hệ 
thống mạng máy tính, song cần lưu ý là sử dụng máy tính nào, chương trình gì, trình độ người 
sử dụng... 

* Tổ chức lưu trữ thông tin: Thông tin ban đầu, thông tin đb xử lí cần lưu trữ thành cơ 
sở dữ liệu phục vụ quản lý của doanh nghiệp và theo nguyên tắc quản lý cơ sở dữ liệu mà luật 
doanh nghiệp đb quy định. 

* Tổ chức cung cấp thông tin 
- Thông tin cung cấp ra ngoài 
- Thông tin nội bộ: cho lbnh đạo, các Phòng, Ban... 

 
3.3. Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp  

Thống kê doanh nghiệp là 1 bộ phận của hệ thống thông tin có những nhiệm vụ chủ 
yếu sau: 

- Thu thập các thông tin thống kê phản ánh tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình 
sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả và hiệu quả sản xuất - kinh doanh từng mặt 
hàng, từng sản phẩm.  

- Cung cấp các thông tin cần thiết làm cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược sản xuất 
- kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Phân tích các thông tin đb thu thập được làm cơ sở cho việc ra quyết định, lựa chọn 
các giải pháp, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. 
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